Bài tập di truyền học quần thể

Bài 1 

Bệnh mù màu (không phân biệt được màu xanh lục và màu đỏ) do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X gây ra. Cho biết trong một quần thể người, tần số nam bị mù màu là 0,08. Tỉ lệ 3 loại kiểu gen ở nữ trong quần thể đó là bao nhiêu?

Bài 2 

U xơ nang ở người là một bệnh hiếm gặp, được quy định bởi một đột biến lặn di truyền theo định luật Menđen. Một người đàn ông bình thường có bố bị bệnh này lấy một người vợ không có quan hệ họ hàng với ông ta. Cặp vợ chồng này dự định sinh con.

1. Xác suất để đứa con đầu tiên của họ bị bệnh sẽ là bao nhiêu nếu trong quần thể của họ cứ 50 người thì có một người dị hợp tử về gen gây bệnh?

2. Nếu đứa con đầu của cặp vợ chồng này bị bệnh thì xác suất để đứa con thứ hai không bị bệnh đó là bao nhiêu?
Bài 3

Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm do một đột biến gen làm cho hemoglobin dạng A chuyển thành dạng S. Việc khảo sát một quần thể người cho biết trong 100 người có 75 người đồng hợp, 25 người dị hợp tử AS.

Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen và tần số tương đối của các alen A và S trong quần thể đó?

Bài 4

Ở người, gen A quy định da và tóc có màu bình thường, gen a gây chứng bạch tạng. Người ta ước lượng trong quần thể người, số cá thể dị hợp về gen bạch tạng là 1%.

a) Xác suất để một cặp vợ chồng bình thường, không có quan hệ gần về huyết thống, sinh ra một đứa con bạch tạng là bao nhiêu?

Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này đã bị bạch tạng thì xác suất để đứa thứ hai cũng bị bạch tạng là bao nhiêu?

b) Người chồng bạch tạng, người vợ bình thường và không có họ hàng gần với chồng. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bạch tạng là bao nhiêu?

Nếu đứa thứ nhất không bị bạch tạng thì xác suất để đứa thứ hai bị bạch tạng là bao nhiêu?

Bài 5

Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ các nhóm máu như sau:

Nhóm A = 0,40; Nhóm B = 0,27; Nhóm AB = 0,24; Nhóm O = 0,09

Xác suất để sinh ra đứa trẻ có nhóm máu AB từ ông bố mang nhóm AB và bà mẹ mang nhóm B là bao nhiêu?

 Bài 6

Một bệnh ở người do 1 alen đột biến lặn, kí hiệu là a. Trẻ em có kiểu gen aa sẽ chết trước 10 tuổi. Người có kiểu gen AA và Aa có độ thích nghi như nhau. Trong một thế hệ (thế hệ Go) của một quần thể cách li, tần số của alen a trong số người trưởng thành là 0,0100.

1. Nếu không phát sinh thêm đột biến mới, thì tần số trẻ dị hợp tử (Aa) trong số các trẻ mới sinh ở thế hệ tiếp theo (thế hệ G1) là bao nhiêu? 

2. Tần số alen a trong số người trưởng thành ở thế hệ kế tiếp (thế hệ G1) là bao nhiêu?

Bài  7 

Ở người, bệnh phenikêtô niệu (PKU) và bệnh bạch tạng là hai bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, không liên kết với nhau. Nếu một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một đứa con mắc cả hai bệnh trên, muốn có đứa con thứ hai:

1. Xác suất mắc bệnh phenikêtô niệu (PKU) của đứa con thứ hai là bao nhiêu?

2. Xác suất mắc cả hai bệnh của đứa con thứ hai là bao nhiêu?

3. Xác suất mắc một bệnh (PKU hoặc bệnh bạch tạng) của con thứ hai là bao nhiêu?

4. Xác suất để cặp vợ chồng đó sinh ra một đứa con bình thường là bao nhiêu?

Bài  8

Một số người có khả năng tiết ra chất mathanetiol gây mùi khó chịu. Khả năng tiết ra chất này là do gen lặn m gây nên. Giả sử rằng tần số alen m trong quần thể người là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng đều bình thường (không tiết ra chất mathanetiol) chuẩn bị sinh con.

a) Xác suất để cả 4 cặp vợ chồng trên đều là những người dị hợp Mm là bao nhiêu?

b) Nếu cả 4 cặp vợ chồng đều là những cặp dị hợp tử Mm thì xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa có khả năng tiết ra chất mathanetiol là bao nhiêu?

Bài 9

Trong một quần thể ngô, cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể đó. Biết rằng quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

Bài 10

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể này có cân bằng về thành phần về kiểu gen hay không?

Bài 11

Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa_lông khoang, aa_lông trắng. Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

Bài 12

Một quần thể có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp?

Bài 13

Thành phần kiểu gen của một quần thể sâu tơ là 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr. Sau hai năm sử dụng liên tục một loại thuốc trừ sâu để phòng trừ, khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành phần kiểu gen là 0,5 RR : 0,4 Rr : 0,1 rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc, r là gen mẫn cảm với thuốc ở sâu tơ.

Hãy cho biết tần số các alen trong quần thể sâu tơ trên thay đổi như thế nào?

Bài 14

Quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ, 402 cây hoa hồng, 304 cây hoa trắng. 

Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của quần thể sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên trong các trường hợp:

- Trường hợp 1: Quần thể ban đầu tuân theo điều kiện của định luật Hacđi_Van bec.

- Trường hợp 2: Trong quá trình phát sinh giao tử, ở quần thể ban đầu xảy ra đột biến mang giao tử mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến là 20%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của chọn lọc, các kiểu gen có sức sống như nhau và alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.
Bài 15

ở một loài thực vật sinh sản giao phấn có khả năng sống được trên đất nhiễm độc khả năng này là do alen trội qui định biết gen này gồm hai alen. Khi gieo 10.000 hạt trên loại đất nhiễm độc thì người ta đã thu được 9600 cây con phát triển bình thường. Biết rằng các yếu tố ngoại cảnh khác đều đạt tối ưu. 

 a.  Hãy tính tần số tương đôí của các alen trong quần thể.

 b. Cho biết cấu trúc di truyền của quần thể. 

Bài 16

Một quần thể đậu Hà lan, xét sự di truyền của 2 tính trạng màu sắc của vỏ và hình dạng của hạt, alen A qui định tính trạng hạt vàng, alen a qui định tính trạng hạt xanh, alen B qui định tính trạng hạt trơn, alen b qui định tính trạng hạt nhăn.

Tỷ lệ kiểu hình của quần thể ban đầu có cấu trúc như  sau: 63 % Vàng trơn, 21% vàng nhăn,  12% xanh trơn,  4% xanh nhăn. 

a. Tính tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể.

b. Quần thể trên có đạt trạng thái cân bằng di truỳên hay không?

c. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể. 

d. Xác định tỷ lệ kiểu hình đồng hợp trội (AABB)

Bài 17

Xét trong một quần thể gen thứ nhất gồm 2 alen, nằm trên cặp NST thứ nhất. Gen thứ 2 gồm 3 alen, nằm trên cặp NST thứ hai. Gen thứ ba gồm 4 alen, nằm trên cặp NST khác.

a. Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể ?

b. Nếu như mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và ở cặp gen thứ nhất trội lặn không hoàn toàn thì tỷ lệ phân tính kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào khi lai giữa hai cơ thể có kiểu gen  AaBbDd x AabbDd. 

Bài 18

Giả sử 1 locus có hai alen A và a , thế hệ ban đầu có tần số tương đối của alen A là po . Quá trình đột biến làm cho A( a với tần số u = 10-5 .

  a ) Để po giảm đi ½ phải cần bao nhiêu thế hệ ?

 b ) Từ đó em có nhận xét gì vè vai trò của quá trình đột biến trong tiến hoá ?

Bài 19

Ở một loài thực vật, A qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. B qui định hoa kép là trội hoàn toàn so với b qui định hoa đơn. Hai cặp gen A,a và B,b liên kết hoàn toàn. Quần thể ban đầu có  300 cá thể
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. Nếu giả thiết rằng không xảy ra đột biến, khả năng sống và sinh sản của các kiểu gen là như nhau. 
1.
Hăy xác định tần số tương đối của các alen (A, a, B, b).

2.
Tần số kiểu gen và kiểu hình sẽ biến đổi như thế nào nếu cho quần thể ban đầu giao phấn tự do và ngẫu nhiên.
Lời giải

Bài 1 

Bệnh mù màu (không phân biệt được màu xanh lục và màu đỏ) do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X gây ra. Cho biết trong một quần thể người, tần số nam bị mù màu là 0,08. Tỉ lệ 3 loại kiểu gen ở nữ trong quần thể đó là bao nhiêu?

	Cách giải

	Quy ước: a gây bệnh mù màu; A nhìn màu bình thường.

- Nam có các kiểu gen: XAY và XaY → tần số các kiểu gen tương ứng với tần số các alen.

XAY = 1- 0,08 = 0,92 = p(A)

XaY = 0,08 = q(a)

- Nữ có các kiểu gen:

XAXA = p2 = 0,922 = 0,8464

XAXa = 2pq = 2.0,92.0,08 = 0,1472

XaXa = q2 = 0,082 = 0,0064


Bài 2 

U xơ nang ở người là một bệnh hiếm gặp, được quy định bởi một đột biến lặn di truyền theo định luật Menđen. Một người đàn ông bình thường có bố bị bệnh này lấy một người vợ không có quan hệ họ hàng với ông ta. Cặp vợ chồng này dự định sinh con.

1. Xác suất để đứa con đầu tiên của họ bị bệnh sẽ là bao nhiêu nếu trong quần thể của họ cứ 50 người thì có một người dị hợp tử về gen gây bệnh?

2. Nếu đứa con đầu của cặp vợ chồng này bị bệnh thì xác suất để đứa con thứ hai không bị bệnh đó là bao nhiêu?
	Cách giải

	1. Chồng thừa hưởng gen lặn gây bệnh từ bố nên chắc chắn là dị hợp tử, sản sinh ra tinh trùng mang gen gây bệnh với xác suất 1/2.

Xác suất để vợ là thể dị hợp trong quần thể này là 1/50. Vì vậy xác suất sinh trứng mang gen gây bệnh là ½ x 1/50  =  1/100.

Xác suất để họ có đứa con đầu lòng bị bệnh là:

1/2 x 1/100 = 1/200 = 0,005

2. Nếu đứa con đầu lòng đã bị bệnh thì người vợ chắc chắn là dị hợp tử. Cả vợ và chồng là dị hợp tử thì xác suất để đứa con thứ 2 là ½ x ½ = ¼ . Do đó xác suất để con thứ 2 không bị bệnh là ¾.


Bài 3

Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm do một đột biến gen làm cho hemoglobin dạng A chuyển thành dạng S. Việc khảo sát một quần thể người cho biết trong 100 người có 75 người đồng hợp, 25 người dị hợp tử AS.

Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen và tần số tương đối của các alen A và S trong quần thể đó?

	Cách giải

	- Tỉ lệ các kiểu gen:

AA = 75/100 =0,75

AS = 25/100 = 0,25

SS = 0

- Tần số tương đối của các alen:

A = 0,75 + 0,25/2 = 0,875

S = 0,25/2 = 0,125


Bài 4

Ở người, gen A quy định da và tóc có màu bình thường, gen a gây chứng bạch tạng. Người ta ước lượng trong quần thể người, số cá thể dị hợp về gen bạch tạng là 1%.

a) Xác suất để một cặp vợ chồng bình thường, không có quan hệ gần về huyết thống, sinh ra một đứa con bạch tạng là bao nhiêu?

Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này đã bị bạch tạng thì xác suất để đứa thứ hai cũng bị bạch tạng là bao nhiêu?

b) Người chồng bạch tạng, người vợ bình thường và không có họ hàng gần với chồng. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bạch tạng là bao nhiêu?

Nếu đứa thứ nhất không bị bạch tạng thì xác suất để đứa thứ hai bị bạch tạng là bao nhiêu?
	Cách giải

	a) Xác suất gặp 1 cá thể bình thường dị hợp về gen bạch tạng là 1%. Cá thể dị hợp sinh ra ½ số giao tử mang A,  ½ số giao tử mang a. Xác suất của mỗi loại giao tử này là 0,5%

(0,005 A + 0,005 a) (0,005 A + 0,005 a) = 0,000025 AA + 0,00005 Aa + 0,000025 aa

Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu bạch tạng là 1 trên 40000 lần sinh. Nếu con đầu đã bị bạch tạng thì kiểu gen của bố và mẹ chắc chắn là Aa. Xác suất mỗi loại giao tử A và a là ½.

( 0,5 A + 0,5 a) ( 0,5 A + 0,5 a) = 0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa

Xác suất để đứa con thứ hai của cặp vợ chồng này bị bạch tạng là 1 trong 4 lần sinh.

b) Chồng bạch tạng, kiểu gen aa chỉ cho một loại giao tử a.

Vợ bình thường, không quan hệ họ hàng gần gũi với chồng, là dị hợp Aa với xác suất 1% sinh ra 2 loại giao tử A và a với xác suất 1% sinh ra 2 loại giao tử A và a với xác suất 1/200 A, 1/200 a (hoặc 0,5 A, 0,5 a). Do đó, xác suất để đứa con đầu lòng bị bạch tạng là 0,005 (1 trong 200 lần sinh)

Nếu đứa con thứ nhất không bị bạch tạng thì chưa đủ để khẳng định chắc chắn hơn về kiểu gen của vợ, xác suất để con thứ hai của họ là bạch tạng vẫn là 0,5%.


Bài 5

Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ các nhóm máu như sau:

Nhóm A = 0,40; Nhóm B = 0,27; Nhóm AB = 0,24; Nhóm O = 0,09

Xác suất để sinh ra đứa trẻ có nhóm máu AB từ ông bố mang nhóm AB và bà mẹ mang nhóm B là bao nhiêu?

	Cách giải

	Gọi p là tần số tương đối của IA
       q là tần số tương đối của IB
           r là tần số tương đối của i

- Nhóm O có kiểu gen ii = r2 = 0,09 → r = 0,3

- Nhóm A được quy định bởi 2 kiểu gen IAIA và IAi do đó có:

P2 + 2pr = 0,4 → p2 + 2pr + r2 = 0,09 + 0,4 = 0,49 → (p + r)2 = 0,49 

→ p + r = 0,7 → p = 0,7 – 0,3 = 0,4

→ q = 1 – (p +r) = 1 – 0,7 = 0,3

- Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,4 IA + 0,3 IB + 0,3 i) (0,4 IA + 0,3 IB + 0,3 i) 

= 0,16 IAIA + 0,24 IAIB + 0,09 IBIB + 0,24 IAi  + 0,18 IBi + 0,09 ii

- Xác suất sinh đứa trẻ có nhóm máu B:

 P: 0,24 IAIB  x  0,09 IBIB 

G:     0,12 IA ↓  0,09 IB
F:               IAIB = 0,12 x 0,09 = 0,0108 

P: 0,24 IAIB   x  0,18 IBi 

G:     0,12 IA ↓  0,09 IB
F:               IAIB = 0,12 x 0,09 = 0,0108

        Vậy xác suất để sinh ra đứa bé có nhóm máu AB từ ông bố mang nhóm AB và bà mẹ mang nhóm B là: 0,0108 + 0,0108 = 0,0216


Bài 6

Một bệnh ở người do 1 alen đột biến lặn, kí hiệu là a. Trẻ em có kiểu gen aa sẽ chết trước 10 tuổi. Người có kiểu gen AA và Aa có độ thích nghi như nhau. Trong một thế hệ (thế hệ Go) của một quần thể cách li, tần số của alen a trong số người trưởng thành là 0,0100.

1. Nếu không phát sinh thêm đột biến mới, thì tần số trẻ dị hợp tử (Aa) trong số các trẻ mới sinh ở thế hệ tiếp theo (thế hệ G1) là bao nhiêu? 

2. Tần số alen a trong số người trưởng thành ở thế hệ kế tiếp (thế hệ G1) là bao nhiêu?

	Cách giải

	1. Tần số trẻ dị hợp tử (Aa) trong số các trẻ mới sinh ở thế hệ thế hệ G1

- Vì trẻ em có kiểu gen aa sẽ chết trước 10 tuổi nên trong số những người trưởng thành chỉ có kiểu gen AA và Aa.

 → Tần số a = 0,01

 → Tần số A = 1 – 0,01 = 0,09




Bài  7 

Ở người, bệnh phenikêtô niệu (PKU) và bệnh bạch tạng là hai bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, không liên kết với nhau. Nếu một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một đứa con mắc cả hai bệnh trên, muốn có đứa con thứ hai:

5. Xác suất mắc bệnh phenikêtô niệu (PKU) của đứa con thứ hai là bao nhiêu?

6. Xác suất mắc cả hai bệnh của đứa con thứ hai là bao nhiêu?

7. Xác suất mắc một bệnh (PKU hoặc bệnh bạch tạng) của con thứ hai là bao nhiêu?

8. Xác suất để cặp vợ chồng đó sinh ra một đứa con bình thường là bao nhiêu?

	Cách giải

	


Bài  8

Một số người có khả năng tiết ra chất mathanetiol gây mùi khó chịu. Khả năng tiết ra chất này là do gen lặn m gây nên. Giả sử rằng tần số alen m trong quần thể người là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng đều bình thường ( không tiết ra chất mathanetiol) chuẩn bị sinh con.

c) Xác suất để cả 4 cặp vợ chồng trên đều là những người dị hợp Mm là bao nhiêu?

d) Nếu cả 4 cặp vợ chồng đều là những cặp dị hợp tử Mm thì xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa có khả năng tiết ra chất mathanetiol là bao nhiêu?

	Cách giải

	a) Gọi p là tần số của alen M

           q là tần số của alen m

Ta có: q = 0,6 → p = 1 – 0,6 = 0,4

Tần số người dị hợp Mm trong quần thể là 2pq = 2 x 0,6 x 0,4 =

Xác suất để 1 người bình thường 
[image: image4.wmf]pq
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Xác suất để cả 1 cặp vợ chồng đều dị hợp là 0,75 x 0,75 =0,752

Xác suất để cả 4 cạp vợ chồng đều dị hợp là: 0,752x4 = 0,1001

b) Nếu cả 4 cặp vợ chồng chắc chắn là dị hợp tử thì xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa bị bệnh là:
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Bài 9

Trong một quần thể ngô, cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể đó. Biết rằng quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

Bài 10

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể này có cân bằng về thành phần về kiểu gen hay không?

Bài 11

Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa_lông khoang, aa_lông trắng. Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

Bài 12

Một quần thể có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp?

Bài 13

Thành phần kiểu gen của một quần thể sâu tơ là 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr. Sau hai năm sử dụng liên tục một loại thuốc trừ sâu để phòng trừ, khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành phần kiểu gen là 0,5 RR : 0,4 Rr : 0,1 rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc, r là gen mẫn cảm với thuốc ở sâu tơ.

Hãy cho biết tần số các alen trong quần thể sâu tơ trên thay đổi như thế nào?

Bài 14

Quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ, 402 cây hoa hồng, 304 cây hoa trắng. 

Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của quần thể sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên trong các trường hợp:

- Trường hợp 1: Quần thể ban đầu tuân theo điều kiện của định luật Hacđi_Van bec.

- Trường hợp 2: Trong quá trình phát sinh giao tử, ở quần thể ban đầu xảy ra đột biến mang giao tử mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến là 20%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của chọn lọc, các kiểu gen có sức sống như nhau và alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.

Bài 15

ở một loài thực vật sinh sản giao phấn có khả năng sống được trên đất nhiễm độc khả năng này là do alen trội qui định biết gen này gồm hai alen. Khi gieo 10.000 hạt trên loại đất nhiễm độc thì người ta đã thu được 9600 cây con phát triển bình thường. Biết rằng các yếu tố ngoại cảnh khác đều đạt tối ưu. 

 a.  Hãy tính tần số tương đôí của các alen trong quần thể.

 b. Cho biết cấu trúc di truyền của quần thể. 

Bài 16

Một quần thể đậu Hà lan, xét sự di truyền của 2 tính trạng màu sắc của vỏ và hình dạng của hạt, alen A qui định tính trạng hạt vàng, alen a qui định tính trạng hạt xanh, alen B qui định tính trạng hạt trơn, alen b qui định tính trạng hạt nhăn.

Tỷ lệ kiểu hình của quần thể ban đầu có cấu trúc như  sau: 63 % Vàng trơn, 21% vàng nhăn,  12% xanh trơn,  4% xanh nhăn. 

a. Tính tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể.

b. Quần thể trên có đạt trạng thái cân bằng di truỳên hay không?

c. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể. 

d. Xác định tỷ lệ kiểu hình đồng hợp trội (AABB)

Bài 17

Xét trong một quần thể gen thứ nhất gồm 2 alen, nằm trên cặp NST thứ nhất. Gen thứ 2 gồm 3 alen, nằm trên cặp NST thứ hai. Gen thứ ba gồm 4 alen, nằm trên cặp NST khác.

a. Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể ?

b. Nếu như mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và ở cặp gen thứ nhất trội lặn không hoàn toàn thì tỷ lệ phân tính kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào khi lai giữa hai cơ thể có kiểu gen  AaBbDd x AabbDd. 

Bài 18

Giả sử 1 locus có hai alen A và a , thế hệ ban đầu có tần số tương đối của alen A là po . Quá trình đột biến làm cho A( a với tần số u = 10-5 .

  a ) Để po giảm đi ½ phải cần bao nhiêu thế hệ ?

 b ) Từ đó em có nhận xét gì vè vai trò của quá trình đột biến trong tiến hoá ?

Bài 19

Ở một loài thực vật, A qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. B qui định hoa kép là trội hoàn toàn so với b qui định hoa đơn. Hai cặp gen A,a và B,b liên kết hoàn toàn. Quần thể ban đầu có  300 cá thể
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. Nếu giả thiết rằng không xảy ra đột biến, khả năng sống và sinh sản của các kiểu gen là như nhau. 
1.
Hăy xác định tần số tương đối của các alen (A, a, B, b).

2.
Tần số kiểu gen và kiểu hình sẽ biến đổi như thế nào nếu cho quần thể ban đầu giao phấn tự do và ngẫu nhiên.
1)  Tần số các kiểu gen của quần thể ban đầu:
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Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,3 
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Xét cặp gen A,a:

-   Tần số các kiểu gen:         AA = 0,3;         Aa   = 0,6;       aa = 0,1

p (A) = 0,3 +0,6/2 = 0,6

q (a) = 0,1 + 0,6/2 = 0,4

Xét cặp gen B,b:

-
 Tần số các kiểu gen:        BB = 0,3;        Bb  = 0,6;        bb = 0,1
p (B) = 0,3 +0,6/2 = 0,6

q (b) = 0,1 + 0,6/2 = 0,4

2) Tần số kiểu gen và kiểu hình sẽ biến đổi như thế nào nếu cho quần thể ban đầu giao phấn tự do và ngẫu nhiên.
-   Các gen liên kết hoàn toàn do đó quần thể cho 2 loại giao tử: AB và ab.

AB  =  0,3 + 0,6/2 = 0,6
ab = 0,1 + 0,6/2 = 0,4
-   Nếu cho giao phấn tự do và ngẫu nhiên:

P:
♂ 0,6
AB : 0,4ab
x             ♀0, 6
AB : 0 ,4ab



→ Cấu trúc di truyền của quần thể sau khi giao phấn tự do: 0,36 
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→ Tần số các kiểu h́nh: 84% hoa đỏ, kép : 16% hoa trắng, đơn
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